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Khung chương trình đào tạo tiến sĩ

Chuyên ngành: Vi sinh vật học
Ngành: Sinh học
Phần I. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

1.1. Tên chuyên ngành 



+ Tiếng Việt: Vi sinh vật học



+ Tiếng Anh: Microbiology
1.2. Mã số chuyên ngành: 60 42 40 01
1.3. Tên ngành



+ Tiếng Việt: Sinh học



+ Tiếng Anh: Biology

1.4. Bậc đào tạo: Tiến sĩ

1.5. Tên văn bằng:



+ Tiếng Việt: Tiến sĩ  Sinh học



+ Tiếng Anh: Doctor of Physiology in Biology

1.6. Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
2. Đối tượng dự thi và các môn thi tuyển

2.1. Đối tượng được đăng kí dự thi

Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện qui định dưới đây được dự thi vào Tiến sĩ  Vi sinh vật học.

a. Điều kiện về văn bằng:

Thí sinh phải có  một trong các văn bằng sau:


-  Có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần chuyên ngành đăng kí dự thi. 


- Có bằng Thạc sỹ chuyên ngành và có bằng tốt nghiệp chính qui đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng kí dự thi. Trường hợp này, thí sinh phải dự thi như người chưa có bằng thạc sĩ và phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi và phải dự thi theo chế độ đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng ngành, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.


- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng ngành loại khá và có ít nhất hai bài báo đã đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

Nội dung các bài báo nói ở trên phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng kí dự thi.


b. Thâm niên công tác:


- Thí sinh dự thi vào chương trình đào tạo tiến sĩ  cần có ít nhất hai năm (24 tháng) làm việc chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học (tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự thi, trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh.

c. Các điều kiện khác:


- Thí sinh phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập và lao động theo thông tư  liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20.8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


-  Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ, cán bộ công nhân viên đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp  Nhà nước, doanh nghiệp tập thể hoặc tư nhân, các tổ chức kinh tế-xã hội phải có văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép dự thi. Các trường hợp còn lại phải có giấy xác nhận của ủy ban Nhân dân phường nơi cư trú vào hồ sơ xin đăng ký dự thi.


- Thí sinh phải nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ trong hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.

2.2. Thời gian và hình thức đào tạo

- Đối với thí sinh có bằng thạc sĩ

: Không tập trung 3 năm


- Đối với thí sinh chỉ có bằng cử nhân
: Không tập trung 5 năm

2.3. Các môn thi tuyển đầu vào


- Các thí sinh có bằng thạc sĩ phải thi 3 môn: Môn chuyên ngành; môn ngoại ngữ trình độ C; bảo vệ đề cương nghiên cứu theo hướng chuyên ngành dự thi.


- Các thí sinh có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ phải thi 5 môn: Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành, môn ngoại ngữ trình độ C và bảo vệ đề cương nghiên cứu theo hướng chuyên ngành dự thi.

Phần II. Khung chương trình đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Về kiến thức:

Trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về vi sinh vật học, các thông tin và kỹ thuật mới nhất hiện có, đồng thời giúp cho người học có khả năng độc lập và sáng tạo trong công tác giảng dạy ở bậc đại học và chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thuộc lĩnh vực này.

1.2. Về năng lực: 

-   Sau khi hoàn thành các chuyên đề tự chọn dành cho nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp thuộc chuyên ngành Vi sinh vật học, người Tiến sỹ có khả năng:

+ Phán đoán và suy luận các vấn đề khoa học phức tạp

+ Viết các tài liệu tham khảo, các chuyên đề cho bậc Đại học và Cao học

+ Đảm nhiệm chủ trì các đề tài nghiên cứu Khoa học - Công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.

+ Giảng dạy tại các Trường Đại học và Cao đẳng có liên quan, hướng dẫn các khoá luận tốt nghiệp Đại học, luận văn Thạc sỹ và tham gia hướng dẫn luận án Tiến sỹ.

1.3. Về kỹ nằng:

- Vạch ra được các phương hướng nghiên cứu trong phạm vi chuyên môn vi sinh vật học

- Xây dựng được các mô hình thí nghiệm

- Tổ chức tốt đội ngũ tham gia các đề tài nghiên cứu do mình chủ trì

1.4. Về nghiên cứu: 

Các lĩnh vực chuyên sâu đào tạo Tiến sỹ thuộc chuyên ngành Vi sinh vật học bao gồm:

- Công nghệ sinh học trong sản xuất các sản phẩm bậc I, sản xuất các sản phẩm bậc II, sản phẩm lên men, sinh khối vi sinh vật, enzim vi sinh vật.

- Xử lý sinh học các chất thải rắn, nước thải công nghiệp và sinh hoạt.

- Vi sinh vật trong đấu tranh sinh học

- Vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm các chất lạ và chất độc hoá học.

2. Nội dung đào tạo
2.1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

· Đối với NCS có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ 6 tín chỉ:  trong đó:

+ Khối kiến thức bắt buộc
:  0 tín chỉ
+ Khối kiến thức tự chọn
:  6 trong sè 12 tín chỉ
Luận án tốt nghiệp (yêu cầu và thời gian làm luận án) 2-3 năm

· Đối với NCS chưa có bằng Thạc sỹ hoặc có bằng Thạc sỹ không đúng chuyên ngành

+ Với trưòng hợp chưa có bằng thạc sỹ thì cần hoàn thành chưong trình các môn học của thạc sỹ chuyên ngành vi sinh vật học, trừ luận văn thạc sỹ. 


+ Với trường hợp có bằng Thạc sỹ không đúng chuyên ngành thì cần hoàn thành một số môn bổ sung theo qui định chung để có kiến thức nền thạc sỹ chuyên ngành vi sinh vật.

Luận án tốt nghiệp  (yêu cầu và thời gian làm luận án) 2-3 năm.
2.2. Chương trình khung

2.2.1. Đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ

	TTT
	Mã môn học
	Tên môn học

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ:

TS (LL/ThH/TH)
	Số tiết học:

TS (LL/ThH/TH)
	Mã số các môn học tiên quyết

	
	
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	
	
	

	1
	MG01
	Triết học

Phylosophy
	4
	60(60/0/0)
	180(60/0/120)
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	60(30/30/0)
	180(30/60/0/90)
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	45(15/15/15)
	135(15/30/90)
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	26
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc

(Compulsory Subjects)
	20
	
	
	

	4
	SHTT 503
	Phân loại sinh học

Biosystematics
	3
	45 (25/0/20)
	135 (25/0/110)
	

	5
	SHTT 504
	Sinh học phân tử
Molecular Biology
	3
	45 (25/0/20)
	135 (25/0/110)
	

	6
	SHVS 505
	Công nghệ sinh học vi sinh vật
Microbial biotechnology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	7
	SHVS 506
	Xử lý sinh học môi trường

Environmental biological treatment 
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	8
	SHDT 504
	Di truyền học sinh vật nhân sơ và virut

Prokaryotic and viral genetics
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	9
	SHTN 508
	Hoá sinh học axit nucleic
The biochemistry of the nucleic acids
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	10
	SHVS 509
	CNSH trong sản xuất các dược phẩm

Biotechnology of pharmaceutical products
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	11
	SHVS 510
	Sinh thái học vi sinh vật

Microbial ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	12
	SHVS 511
	VSV học nước
Aquatic microbiology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	
	II.2 .Các học phần tự chọn

(Elective Subjects)
	6/12
	
	
	

	13
	SHVS 512
	Virut học
Virology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	14
	SHVS 513
	Sinh học nấm

Biology of fungi
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	15
	SHVS 514
	Sinh lý sinh hoá vi sinh vật

Physiology and biochemistry of microorganisms
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	16
	SHVS 515
	CNSH trong sản xuất các sản phẩm bậc I

Biotechnology of primary products
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	17
	SHVS 516
	CNSH trong sản xuất các sản phẩm lên men

Biotechnology of fermentation products
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	18
	SHVS 517


	Các bệnh nhiễm trùng

Infections disease
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	
	Tổng  (Total)
	37
	
	
	


Các chuyên đề tiến sĩ
	I
	Khối kiến thức chung
	
	
	
	

	1
	DG01
	Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao 

Advanced foreign language for specific purposes
	3
	45(0/0/45)
	135(0/0/135)
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc
	0/12
	
	
	

	
	II.2 . Các học phần lùa chän
	6/12
	
	
	

	1
	SHVS 601
	Hình thái học tế bào vi sinh vật

Morphology of microbial cells
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	2
	SHVS 602
	Tác nhân vi sinh vật trong đấu tranh sinh học

Microbial agents of biological control
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	3
	SHVS 603
	Công nghệ sinh học nấm men
Biotechnology of yeasts
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	4
	SHVS 604
	Hệ thống học vi khuẩn

Bacterial systematics
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	5
	SHVS 605
	Vi sinh vật học các probiotic

Microbiology of probiotics
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	6
	SHVS 606
	Các nguyên lý xử lý sinh học môi trường

Principles of environment biological treatment
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	III
	Luận án
	
	
	
	


2.2.2. Đối với các thí sinh đã có bằng thạc sĩ:

Các thí sinh đã có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành chỉ cần hoàn thành 3 chuyên đề tự chọn trong 6 chuyên đề tiến sĩ  (6 tín chỉ) trên đây.
2.3. Tài liệu tham khảo
2.3.1. Tài liệu tham khảo cho các chuyên đề thạc sĩ

	STT
	Mã số
	Môn học
	Tổng số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	I.
	Khối kiến thức chung
	11
	

	1
	MG01
	Triết học

Phylosophy
	4
	

	2.
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	

	II.
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	26
	

	II.1.
	Các học phần bắt buộc
	20
	

	4
	SHTT 503
	Phân loại sinh học


	3
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2. Charles Jeffrey. Biological Nonmenclature. Edward Arnold, 1977.

3. State, C.A. Plant Taxonomy and biosystematics. Edward Arnold, 1980.

4. Ferguson, A. Biochemical Systematics and Evolution, Blackie, Glasgow and London, 1980.

5. Sivaratan, V.V. Introduction to Principles of Plant Toxonomy, 1985.

6. XX General Assembly of the International Union of Biological Sciences. International code of Zoolofgical Nonmenclature, third edition, University of California Press Berkey and Los Angels, 1985.

7. Service, M.W. (ed.). Biosystematics of Haematophagous Insects, Systematics Association, Oxford, 1988.

8. House of Lords Select Committee on Sdcience and Technology. Systematic Biology Research. Her Majesty's Stationary Office, London, 1992.

9. Mayr, E. and Ashlock, P.D. Principles of Systematic Zoology, II ed. Mc Graw - Hill, New York, 1991.

10. Pateron, H.E.H. Evolution and the Recognition Concept of Secies, The Johns Hopkins University Press, Baltomore and London, 1993.

11. Greuter, W. (ed.) Internationl Code of Botanical Nonmenclature (Tokyo code). Konigstein, 1994.

12. Grampton, J.M. Molecular Biolofgy of Disease vectors, Academic Press, London and New York, 1997.

	5
	SHTT 504
	Sinh học phân tử


	3
	1. Benjamin Lewin. Genes VI. Oxford University Press, 1997.

2. Bruce Alberts; Dennis Bray; Julian lewis; Martin Raff; Keith Roberts; James D. Watson. Molecular Biology of the Cell (third edition). Garland Publishing, NewYork and London, 1994.

3. David T. Suzuki; Anthony J.F. Graffiths; Jeffrey H. Miler; Richafd C. Lewontin. An Introduction to Genetic Analysis (fourth edition). Freeman and Company. NewYork, 1989.

4. Henry A. Erlich. PCR-Technology. Priciples and Applications for DNA Amplification. Stockton Press, 1989.

5. James Darnell, Harvey Lodish, David Baltimore. Molecular Cell Biology (second edition). Sciencetific American Book Inc. New York, 1987.
6. James D. Watson., John Tooze., David T. Kurtz. Recombinant DNA. Sciencetific American Books, 1990.

7. John Wilson and Tim Hurt. Molecular Biology of the Cell. The problems Book (Revised edition). Garland Publishing Inc. New York and London, 1994.

8. 8. Michael A.Innis., David H.Gelfand., John J. Sninsky., Thomas J.White. 
PCR protocols: A guide to Methods and Application. Academic Press Inc, 1990.

9. Old R.W. and Primrose S.B. Priciples of Gene Manipulation: An introduction to Genetic Engineering. (Firth edition). Blackwell Scien Ltd, 1994.

10. Richard M. Twyman and W. Wisden. Advanced Molecular Biology. Springer-VerlagBios Scientific Publishers, 1998.

11.  Rolfs A., Schuller I., Finckh U., Weber Rolfs I. PCR: Clinical 
Diagnostics and Research Springer Verlag., Berlin Heidenberg, 1992.

	6
	SHVS 505


	CNSH vi sinh vật


	2
	1. Bu'lock, J; B.Kristiansen. Basic Biotechnology, Academic Press, 1987.

2. Fritsche, W., (Bản dịch của Kiều Hữu ảnh và Ngô Tự Thành). Cơ sở hoá sinh của vi sinh vật học công nghiệp, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1983.

3. Rehm, H.J. Industrielle Mikrobiologie, Springer Verlag, 1980.

4. Shlegel, H.G. Allgemeine Mikrobiologie, 7. Auflage, Thieme, 1992. 

5. Hofte, M. Cultivation of edible mushrooms on tropical agricultural waste Training course, Gent University, 1990.

6. H.-J Rehm and G. Reed. Biotechnology, Vol 3, 4, 6b, 8,  Weinheim : New York, VCH, 1983-1989.

7. Kiều Hữu ảnh. Giáo trình Vi sinh vật học Công nghiệp. NXB KHKT, 1999.

8. Tortora Funke Case. Microbiology, An Introduction, Benjamin/Cummings, 2002.

9. Prescott, L.M., J.D. Harley, D.A.Klein. Microbiology, Win C. Brown,  2005.

10.   Madigan M.T., J.M. Mantinko, J. Parker
Brock’ Biology of Microorganisms. 9th edition. Prentice   Hall, Enghlewood Cliffs, N.J, 2006.

	7
	SHDT

504
	Di truyền học sinh vật nhân sơ và virut
	2
	1. Lê Duy Thành (chủ biên). Di truyền học. NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2006 (đang in).

2. Snustard D.P. & Simmons M.J., Principles of genetics. John Wiley & Sons, Inc., 2003.
3. Birge E.A.,. Bacterial and Bacteriophage Genetics 4th edition. New York: Springer Verlag,, 2000.
4. Hartwell LH, Hood L, Goldberg ML, Reynolds AE, Silver LM, Veres RC. Genetics: from genes to genomes. 2nd edition. Mc Graw Hill, 2004.

5. Streips UN, Yasbin RE. Modern Microbial Genetics. 2nd edition. Wiley-Liss Inc., 202



	8
	SHTN 507
	Hoá sinh học axit nucleic


	2
	1. Benjamin Lewin. Gens V. University Press-1994.  Oxford, England

2. Blackbun G.M. and Gait M.J. Nucleic Acids in Chemistry  Biology. IRL Press at Oxford University Press- 1990. Oxford, England

3. Roberts S.M.Linn and Lloyd R.S. Nucleases 2nd ed. 1993. NY.

4. Roger L.P.Adams, John T. Knowler, David P. Leader. The Biochemistry of the nucleic acids. Eleventh edition by Chapman and Hall Ltd- 1992

5. Primrose S.B. Molecular Biotechnology, Second edition. Balckwell scientific publications.1991.

6. Carl W. Dieffenbach, Gabriela S. Dreksler. PCR primer a laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press. 1995.

7. Sambrook J., Fritsch E.F., and Maniatis J. Molecular Cloning. A laboratory manual. Second Edition . Cold Spring Harbor Laboratory Press. 1994.

	9
	SHVS 508


	Xử lý sinh học môi trường
	2
	1. Robert Corbit. Environmental engineering,  Mac Graw Hill, Inc, 1991. 

2. Standard methods for the examination of water and wastewater. Am. Public Health Assoc. Washington DC, 1989.

3. Water treatment Handbook. Vol 6, 6th Edition, Degremont Water and Environment, 1991.

4. Metcaff &Eddy. Wastewater  engineering. Treatment Disposal & Reus, 1991.

5. Soil Decontamination Using Biological Processes, DECHEMA, Deusche Gesellschaft fur Chemisches Apparatewesen, Chemische Technik und Biotechnologie, 1992.

6. Prescott, L.M., J.D. Harley, D.A.Klein. Microbiology, Win C. Brown,  2005.

7. Madigan M.T., J.M. Mantinko, J. Parker
Brock’ Biology of Microorganisms. 9th edition. Prentice   Hall, Enghlewood Cliffs, N.J, 2006.

	10
	SHVS 509
	CNSH trong sản xuất dược phẩm


	2
	1. Smith, J.E. Biotechnology, Cambridge University Press, New York. 1996

2. Budd. R. The use of life: A History Biotechnology, Cambridge University Press, New York. 1993

3. Greenshield, R. Industrialised Biotechnology. International, Sterling Publications Ltd, Hongkong, 1993

4. H.J. Rehm and G. Reed. Biotechnology, Vol 4 (Microbial Products II) VCH Publisher, 1986

5. D. Gottlieb and P.D Sfaw. Antibiotics: Mechanism of Action. Springer Verlag, 1997

6. Stanley A. Plotkin and E.A Vaccines . Mortimer, 1974

	11
	SHVS 510
	Sinh thái học vi sinh vật


	2
	1. Georg Fuchs and Hans G. Schlegel, 2006.

     Allgemeine Mikrobiologie, 8.Auflage, Thieme

2. M. J. Pelezar& E. C. S. Chan & N. Microbiology, Concepts and Applications. R - Krieg. Mc. Graw- Hill, Inc, 1993.

3. Atlas M.R. and R. Bartha. Microbial Ecology: Fundamentals and  Applications  (Second edition). Benjamin Cummings Publishing Company, Inc., 1987.

4. H.-J Rehm and G. Reed. Biotechnology, Vol. 8. Weinheim: New York, VCH,  1986.

5. Prescott, L.M., J.D. Harley, D.A.Klein. Microbiology, Win C. Brown, 2005.

6    Madigan M.T., J.M. Mantinko, J. Parker
Brock’ Biology of Microorganisms. 9th edition. Prentice     Hall, Enghlewood Cliffs, N.J, 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

	12
	SHVS 511
	VSV học nước


	2
	1. Rheinheimer, G. Mikrobiologie der Gew(sser, 2-e Auflage,  Gustav Fisher Verlag, Jena, 1975.

2. Metcalf & Eddy, Inc. 3rd Ed,  rev. by G. Tchobanoglous & F.L. Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse. Burton, McGraw-Hill, Inc., 1991. 

3. H.-J Rehm and G. Reed. Biotechnology, Vol. 8. Weinheim : New York, VCH,  1986.

4. Tortora Funke Case. Microbiology, An Introduction, Benjamin/Cummings, 2002.

5. Prescott, L.M., J.D. Harley, D.A.Klein. Microbiology, Win C. Brown,  2005.



	II.2.
	Các học phần tự chọn
	 6/12
	

	13
	SHVS 512
	Virut học


	2
	1. Fenner, F. and A. Gibbs (eds). Portraits of viruses ( A history of  Viroligy. Karger, Basel, 1998.

2. Fields, B.N.. and D.M. Knipe (eds). Fundamental Virology, 2nd edition, Ravenpress New York, 1991.

3. Fraenkel ( Conrat. H., P.C. Kimball, and J.A. Levy. Virology, 2nd edition. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J, 1988.

4. Brock, T.D., M.T. Madigan, J.M. Mantinko., J. Parker. Biology of Microorganisms. 9th edition. Prentice Hall, Enghlewood Cliffs, N.J, 2000.

8. Benjamin Lewin. Genes. Oxford University Press, 1977.

	14
	SHVS 513
	Sinh học nấm


	2
	1. Huang, N.L. Edible Fungi Encyclopedia, China, 1993.

2. Luo X. C. ( M. Zang. The biology and Technology of Lentinula Mushroom.  China Agriculttural Scientech Press, 1994. 

3. Wesley A. Volk. Jay C. Brown. Basic Microbiology. School of Medicine University of Virginia USA, 1997.
4. First internationnal conference on Mushroom Biology and Mushroom Products  23 - 26   August, 1993. Hong Kong.

	15
	SHVS 514
	Sinh lý sinh hoá vi sinh vật


	2
	1. Becker, W.M., J.B. Reece, M.F. Poeni. The World of the Cell, Benjamin/Cummings, 1996.

2. Dow, Lindsay, Morrison. Biochemistry, Cell and the Body, Addison-Webley, 1996.

3. Tortora Funke Case. Microbiology, An Introduction, Benjamin/Cummings, 2002.

4. Prescott, L.M., J.D. Harley, D.A.Klein. Microbiology, Win C. Brown, 2005.

5  Madigan M.T., J.M. Mantinko, J. Parker
     Brock’ Biology of Microorganisms. 9th edition. Prentice    Hall, Enghlewood Cliffs, N.J, 2006..

	16
	SHVS 515
	CNSH trong sản xuất các sản phẩm bậc I


	3
	1. Strevan et al. Biotechnologie, Die biologischen Grundlagen, Aus dem Engl., Berlin, 1992.

2. P. Gacesa et al. Enzymetechnologie, Aus dem Engl., Berlin, 1993.

3. Fermentationsprozesse: Kinetik und Modelling, Aus dem Engl, Berlin, 1992

4. K.Pichhardt. Lebensmittel Mikrobiologie, Berlin, 1993.

5. H.Dellweg. Biotechnologie Versdtandliche, 1994.

6. Sahm, VCH. Biotechnology: A multi - volume comprehensive treatiste: vol.1. Biological fundementals, 1993.
7. W.Fritsche. Biochemische Grundlagen der industriellen Mikrobiologie. Springer, 1978.

	17
	SHVS 516
	CNSH trong sản xuất các sản phẩm lên men


	2
	1. Peter F. Starbury et al. Principles of Fermentation technology, Perman press, 1984.

2. Owen P. Fermentation biotechnology: Principle, processes and products, Open University Press, 1989.

3. H - J. Rehm, G. Reed. Biotechnology. Verlag - chemie.Vol. 3. 1983, Vol. 4, 1986.

4. Kiều Hữu ảnh. Vi sinh vật học Công nghiệp, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà nội, 1999.

	18
	SHVS 517
	Các bệnh nhiễm trùng


	2
	1. Prescott, L.M., J.D. Harley, D.A.Klein. Microbiology, Win C. Brown,  2005.

2. Brock, T.D., M.T. Madigan, J.M. Mantinko., J. Parker. Biology of Microorganisms. 9th edition. Prentice Hall, Enghlewood Cliffs, N.J, 2000.

3. Tortora Funke Case. Microbiology, An Introduction, Benjamin/Cummings, 2002.

4. Christopher W. Antibiotics. ASM Press, American Society for Microbiology, 2003


2.3.2. Tài liệu tham khảo cho các chuyên đề tiến sĩ

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	

	I
	Khối kiến thức chung
	
	

	1
	DG

01
	Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao
	
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	

	
	II.1. Các chuyên đề  bắt buộc
	0/12
	

	
	II.2 . Các chuyên đề  lùa chän
	6/12
	

	1
	SHVS 601
	Hình thái học tế bào vi sinh vật


	2
	1.   Georg Fuchs and Hans G. Schlegel, 2006.

      Allgemeine Mikrobiologie, 8.Auflage, Thieme

2.   Tortora Funke Case. Microbiology, An Introduction,     

      Benjamin/ Cummings, 2002.

3.    Prescott, L.M., J.D. Harley, D.A.Klein.   

      Microbiology, Win C. Brown, 2005. Madigan M.T,   

      J.M. Mantinko, J. Parker. 

4.    Brock’  Biology of Microorganisms. 10th edition.  Prentice Hall, Enghlewood Cliffs, N.J, 2006.

	2
	SHVS 602
	Tác nhân vi sinh vật trong đấu tranh sinh học


	2
	1. Agrios, G.N, Plant Pathology, 4th Edition. Academic Press, San Diego, 1997.

2. Alan C, Kazt, Martin F.K.J, Global pesticide registration issues, Forum on China pesticide export development strategy, 2005. 
3. Madigan M.T, J.M. Mantinko., J. Parker.  Brock’ Biology of Microorganisms. 10th edition.  Prentice Hall, Enghlewood Cliffs, N.J, 2006.
4. EPA Office of Pesticide Program, Pesticide registration eligibility decisions (REDs) fact sheets. Online 2000.

5.  FAO Yearbook - Production, 1994

6. George N.A, Plant Pathology, 3th Edition. Academic Press, INC London, Sydney, Tokyo, Toronto, 1991

7. Prescott, L.M., J.D. Harley, D.A.Klein. Microbiology, Win C. Brown,  2005.

8. Tortora Funke Case. Microbiology, An Introduction, Benjamin/Cummings, 2002.

	3
	SHVS 603
	Công nghệ sinh học nấm men


	2
	1 Biotechnology, Vol.3, Verlag Chemie, 1983.

2 Biotechnology, Vol.4, Verlag Chemie, 1986.

3 Biotechnology, Vol.6b, Verlag Chemie, 1988

4 Owen P.Ward, Fermentation Biotechnology.  Open University Press, 1989.

5 J.A.Barnett et al., Yeats, Cambridge University Press, 1983.

6 J.A.Barnett et al., Yeats, Cambridge University Press, 1983.

1. Madigan M.T, J.M. Mantinko., J. Parker. 

      Brock’  Biology of Microorganisms. 10th edition. Prentice Hall, Enghlewood Cliffs, N.J, 2006

	4
	SHVS 604
	Hệ thống học vi khuẩn


	2
	1. Philip Gerhardt. Manual of Methods for General Bacteriology, 1981.

2. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology 


Vol.I, 1984



Vol.II, 1986



Vol.III, 1989



Vol.IV, 1989

3. A.Balows et al. The Prokaryotes, 2nd edition, 1992

4. Lansing M. Prescott, John P. Harley, Donald A. Klein. Microbiology. WCB McGraw-Hill, 2005.

	5
	SHVS 605
	Vi sinh vật học các probiotic


	2
	1. Madigan, Michael T, Martinko John M and Parker Jack, 2002. Brock’ Biology of Microorganism, Ninth Edition, Prentice Hall

2. Prescott, Lansing M, Harley, John P, Klein,  Donald  A, 2005.  Microbiology, Sixth Edition, Mc Graw-Hill

1.  Georg Fuchs and Hans G. Schlegel, 2006. Allgemeine Mikrobiologie, 8.Auflage, Thieme

2. . Dunne C., L. Murphy, S. Flynn, 1999. Probiotics: from myth to reality. Demonstration of functionality in animal models of disease and in human clinical trials. Antonie Van Leeuwenhoek,76.

3.  Marteau P.R., M.D. Vrese, C.J. Cellier and J. Schrezenmeir, 2001. Protection from gastrointestinal diseases with the use of probiotics. Am J Clin Nutr 73.

4. Hooper L.V., M.H. Wong, A. Thelin, L. Hansson, 2001. Molecular analysis of commensal host-microbial relationships in the intestine. Science 291. 

	6
	SHVS 606
	Các nguyên lý xử lý sinh học môi trường


	2
	5. Robert Corbit. Environmental engineering,  Mac Graw Hill, Inc, 1991. 

6. Standard methods for the examination of water and wastewater. Am. Public Health Assoc. Washington DC, 1989.

7. Water treatment Handbook. Vol 6, 6th Edition, Degremont Water and Environment, 1991.

8. Metcaff &Eddy. Wastewater  engineering. Treatment Disposal & Reus, 1991.

9. Soil Decontamination Using Biological Processes, DECHEMA, Deusche Gesellschaft fur Chemisches Apparatewesen, Chemische Technik und Biotechnologie, 1992.


2.4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy


2.4.1. Đội ngũ giảng dạy các môn thạc sĩ

	STT
	Mã số
	Môn học
	Số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Học hàm, học vị
	Họ và tên
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị 
công tác

	I.
	Khối kiến thức chung:
	11
	
	
	
	

	1
	MG01
	Triết học

Phylosophy
	4
	
	
	
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	
	
	
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	
	
	
	

	II.
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:
	26
	
	
	
	

	II.1.
	Các học phần bắt buộc:
	20
	
	
	
	

	4
	SHTT 503
	Phân loại sinh học
	3
	GS. TS

PGS. TS
	Nguyễn Nghĩa Thìn

Trịnh Đình Đạt
	Thực vật học

Di truyền học
	§HKHTN

§HKHTN

	5
	SHTT 504
	Sinh học phân tử
	3
	TS

PGS.TS

GS.TS
	Võ Thương Lan

Phan Tuấn Nghĩa

Nguyễn Quốc Khang
	Lý sinh

Hoá sinh học

Hoá sinh học
	§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

	6
	SHVS 505
	Công nghệ SH vi sinh vật
	2
	PGS.TS

PGS.TS
	Kiều Hữu ảnh

Ngô Tự Thành
	Vi sinh vật học

Vi sinh vật học
	§HKHTN

§HKHTN

	7
	SHVS

506
	Xử lý sinh học môi trường
	2
	PGS.TS

TS
	Ngô Tự Thành

Bùi Thị Việt Hả
	Vi sinh vật học

Vi sinh vật học
	§HKHTN

§HKHTN

	8
	SHDT 507
	Di truyền học sinh vật nhân sơ và virut


	2
	ThS

TS
	Nguyễn Văn Sáng

Phạm Thị Kim Trang
	Di truyền học

Di truyền học


	§HKHTN

§HKHTN



	9
	SHDT 508
	Hoá sinh học axit nucleic
	2
	PGS, TS

TS
	Nguyễn Văn Mùi

Nguyễn Quang Vinh
	Hoá sinh học

Hoá sinh học
	§HKHTN

§HKHTN

	10
	SHVS 509
	CNSH trong sản xuất dược phẩm
	2
	TS
	Bùi Thị Việt Hà
	Vi sinh vật học
	§HKHTN

	11
	SHVS 510
	Sinh thái học vi sinh vật
	2
	PGS.TS

PGS, TS
	Ngô Tự  Thành

Kiều Hữu ảnh
	Vi sinh vật học

Vi sinh vật học
	§HKHTN

§HKHTN

	12
	SHVS 511
	VSV học nước
	2
	PGS, TS

PGS, TS
	Kiều Hữu ảnh

Ngô Tự Thành
	Vi sinh vật học

Vi sinh vật học
	§HKHTN

§HKHTN

	II.2.
	Các học phần tự chọn
	 6/12
	
	
	
	

	13
	SHVS 512
	Virut học
	2
	TS

GS.TS


	Bùi Thị Việt Hà

Phạm Văn Ty


	Vi sinh vật học 

Vi sinh vật học
	§HKHTN

Mời giảng

	14
	SHVS 513
	Sinh học nấm
	2
	PGS, TS


	Nguyễn Thị Chính


	Vi sinh vật học


	Mời giảng

	15
	SHVS 514
	Sinh lý, sinh hoá vi sinh vật
	2
	GS, TS

TS
	Nguyễn Đình Quyến

Ngô Tự Thành
	Vi sinh vật học

Vi sinh vật học
	Mời giảng 

§HKHTN

	16
	SHVS 515
	CNSH trong sản xuất các sản phẩm bậc I
	2
	PGS, TS

TS
	Ngô Tự Thành

Bùi Thị Việt Hà
	Vi sinh vật học

Vi sinh vật học


	§HKHTN

§HKHTN

	17
	SHVS 516
	CNSH trong sản xuất các sản phẩm lên men
	2
	PGS, TS

PGS.TS
	Kiều Hữu ảnh

Ngô Tự Thành
	Vi sinh vật học

Vi sinh vật học
	§HKHTN

§HKHTN

	18
	SHVS 517
	Các bệnh nhiễm trùng
	2
	TS

PGS.TS
	Bùi Thị Việt Hà

Ngô Tự Thành
	Vi sinh vật học

Vi sinh vật học
	§HKHTN

§HKHTN


2.4.2. Đội ngũ cán bộ giảng dạy các chuyên đề tiến sĩ
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Họ và tên


	Chức danh khoa học 
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị công tác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	SHVS601
	Hình thái học tế bào vi sinh vật
	2
	Kiều Hữu ảnh, 

Bùi Thị Việt Hà
	PGS.TS

TS
	Vi sinh vật

Vi sinh vật
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	2
	SHVS602
	Tác nhân vi sinh vật trong đấu tranh sinh học
	2
	Ngô Tự Thành 

Bùi Tphị Việt Hà, 
	PGS.TS

TS
	Vi sinh vật

Vi sinh vật
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	3
	SHVS603
	Công nghệ sinh học nấm men
	2
	Ngô Tự Thành , 

Bùi Thị Việt Hà
	PGS.TS

TS
	Vi sinh vật

Vi sinh vật
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	4
	SHVS604
	Hệ thống học vi khuẩn
	2
	Kiều Hữu ảnh

Bùi Thị Việt Hà
	PGS.TS

TS
	Vi sinh vật

Vi sinh vật
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	5
	SHVS605
	Vi sinh vật học các probiotic
	2
	Kiều Hữu ảnh

Bùi Thị Việt Hà 
	PGS.TS

TS
	Vi sinh vật

Vi sinh vật
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	6
	SHVS606
	Các nguyên lý xử lý sinh học môi trường
	2
	Ngô Tự Thành 

Bùi Thị Việt Hà 
	PGS.TS

TS.
	Vi sinh vật

Vi sinh vật
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN


2.5. Tóm tắt nội dung môn học

2.5.1. Các môn học thạc sĩ
1. Triết học, 

2. Ngoại ngữ, 

3. Ngoại ngữ chuyên ngành

4. Phân loại sinh học 


Điều kiện và môn học tiên quyết: Nguyên tắc phân loại động vật (hoặc thực vật và vi sinh vật); Tế bào học; Sinh hoá học
Tóm tắt môn học:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Tầm quan trọng của phân loại học sinh học trong sinh vật học hiện đại; sự giống nhau và khác nhau giữa phân loại học cổ điển và phân loại học sinh học. Những khái niệm cơ bản về các phương pháp hiện đại trong phân loại học và sự lựa chọn các phương pháp phân loại trong khi nghiên cứu các nhóm loài.

5. Sinh học phân tử 

Điều kiện và môn học tiên quyết:
 Di truyền; Sinh hóa; Tế bào và mô phôi
Tóm tắt môn học:

Sinh học phân tử đưa ra và phân tích ở mức độ phân tử các phản ứng sinh học, các quá trình điều khiển, kiểm soát chúng xảy ra trong tế bào, trong quá trình phát triển, phân chia, trong phản ứng miễn dịch cũng như nguồn gốc của ung thư ở sinh vật prokariot cũng như sinh vật eukariot. Môn học đề cập đến các phương pháp, các kỹ thuật hiện đại để nghiên cứu và giải quyết những vấn đề nóng bỏng của sinh học ngày nay. 

Giáo trình Sinh học phân tử gồm 6 chương trình giới thiệu về ADN và hoạt động của gen trong tế bào; Kỹ thuật ADN tái tổ hợp; Tính phức tạp của genome và tỷ lệ thông tin di truyền chứa trong đó; Tổng hợp, vận chuyển protein; Các tín hiệu truyền trong tế bào; Chu trình tế bào và động học của quá trình phân bào; Các cơ chế sửa chữa ADN và ung thư.

6. Công nghệ sinh học vi sinh vật
Điều kiện và môn học tiên quyết: Vi sinh vật học đại cương;  Hoá sinh học

Tóm tắt nội dung môn học:  Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức về các quá trình trao đổi chất của vi sinh vật (như chu trình đường phân), từ đó ứng dụng vào trong quá trình sản xuất các chế phẩm vi sinh (như chất kháng sinh, bia, thuốc trừ sâu vi sinh…).
7. Xử lý sinh học môi trường   

Điều kiện và môn học tiên quyết:Vi sinh vật học; Hoá sinh học
Tóm tắt môn học:

Môn học trình bày các nguyên lý xử lý sinh học đối với chất thải rắn, nước thải, ô nhiễm dầu mỏ, ứ đọng chất dẻo tổng hợp (plastics) và ô nhiễm do chất diệt hại (pesticides).

Những vấn đề được lưu ý là: Xử lý sinh học dựa chủ yếu vào các đặc tính chuyển hoá của vi sinh vật đối với chất hữu cơ, nó bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố môi trường, nó được tiến hành một cách hiếu khí hoặc kị khí, hoặc kết hợp cả hai tuỳ trường hợp.

Môn học  còn cho thấy một xu thế đi kèm với "xử lý", và tích cực hơn, đó là sử dụng và khai thác môi trường một cách bền vững, chẳng hạn trong việc sử dụng các thuốc trừ sâu sinh học hoặc các chất thay thế cho chất dẻo hoá học.

8. Di truyền học sinh vật nhân sơ và virut 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Di truyền học; Vi sinh vật học; Hoá sinh học
Tóm tắt môn học:

Chuyên đề di truyền học vi sinh vật cung cấp kiến thức về lĩnh vực cải tạo vi sinh vật công nghiệp dựa trên nguyên lý di truyền học hiện đại.

Chuyên đề này có 7 chương đề cập đến các vấn đề sau: Mô tả một số vi sinh vật thường dùng trong nghiên cứu khoa học và sản xuất công nghiệp. Chu trình sống của các đối tượng này. Các phương pháp phân tích di truyền bằng giảm phân và nguyên phân. Cấu trúc phân mảnh của gen ( exon – intron), tách các intron và hình thành các gen tổng hợp các mARN khác nhau. Các đoạn ADN. Gen nhảy, vận động của gen nhảy, hai loại gen nhảy khác về chức năng. Sự thay đổi giới tính ở nấm men và mô hình casset. Biến nạp, biểu hiện gen của nấm men ở vi khuẩn E. coli. Nguyên lí ADN tái tổ hợp và ứng dụng. Các kỹ thuật di truyền ở vi khuẩn. Plasmit và ứng dụng. 

9. Hoá sinh học axit nucleic

Điều kiện và môn học tiên quyết: Di truyền học; Vi sinh vật học;  Hoá sinh học
Tóm tắt môn học:

Môn học Hoá sinh học axit nucleic giới thiệu kiến thức cơ bản cấu trúc, trao đổi chất, sinh tổng hợp các loại  axit nucleic trong tế bào sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn . Những kiến thức này sẽ có liên quan đến các môn học cao học khác của Khoa Sinh học như: Sinh học phân tử, phân loại sinh học, nguyên lý ADN tái tổ hợp, công nghệ sinh học vi sinh vật, quang hợp, công nghệ sinh học phân tử, hoá sinh màng và bệnh lý, cơ sở chọn giống thực vật, sinh lý thực vật ứng dụng, hoá sinh học của quá trình lão hoá, hoá sinh học các hợp chất tự nhiên...

10. CNSH trong sản xuất các dược phẩm
Điều kiện và môn học tiên quyết:  Hoá học hữu cơ;  Hoá sinh học; Vi sinh vật học
Tóm tắt môn học:

Cung cấp những kiến thức hiện nay về công nghệ sản xuất một số dược phẩm quan trọng nhờ công nghệ sinh học (chất kháng sinh, vitamin và vacxin). Giới thiệu các sản phẩm dược thế hệ mới.

Cụ thể: Những khái niệm cơ bản về chất kháng sinh (CKS), các phương pháp nghiên cứu CKS trong phòng thí nghiệm, sử dụng CKS ngoài mục đích y học. Khái niệm chung về vitamin, nguồn sản sinh, quá trình sản xuất. Khái niệm chung, vacxin "sống", vacxin "chết", vacxin tái tổ hợp, vacxin peptit, vacxin vectơ, vacxin nhắc lại, tá chất, đường vào của vacxin.

11. Sinh thái học vi sinh vật

Điều kiện và môn học tiên quyết: Vi sinh vật học; Hoá sinh học
Tóm tắt môn học:

Những khái niệm cơ bản về sinh thái học vi sinh vật; các phương pháp nghiên cứu môn học này; vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và trong sản xuất của con người cũng như trong công cuộc xử lý và bảo vệ môi trường; hoạt động của một vài hệ sinh thái thông thường (đất, nước) cũng như các hệ sinh thái đặc biệt như biển sâu, các hố thuỷ nhiệt, dạ cỏ động vật nhai lại, nước thải, các môi trường cực trị.

12. Vi Sinh Vật học nước 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Vi sinh vật học; Hoá sinh học
Tóm tắt nội dụng:

Tính chất các loại thuỷ vực nước ngọt và biển, khu hệ vi sinh vật nước ngầm, nước bề mặt, nước biển, vai trò của chúng trong các vòng tuần hoàn vật chất. Khu hệ vi sinh vật nước thải. Các vi sinh vật nước gây bệnh. Vi sinh vật học trong phân tích nước uống và trong xử lý sinh học các loại nước thải công nghiệp và sinh hoạt. 

Cụ thể nội dung sẽ gồm những phần sau: Sinh cảnh của các vi sinh vật nước, sự phân bố của vi khuẩn và nấm trong các nguồn nước, ảnh hưởng của các nhân tố lý hoá học đến vi sinh vật của các  nguồn nước, ảnh hưởng của các nhân tố sinh học đến vi sinh vật của các  nguồn nước, vi khuẩn và nấm trong vòng tuần hoàn vật chất của các nguồn nước, vi khuẩn và nấm trong các hệ sinh thái của nước, sự lắng cặn và vai trò của vi sinh vật trong việc làm xuất hiện các khoáng sản, vi sinh vật là vật chỉ thị để đánh giá chất lượng nước uống, vi sinh vật và sự làm bẩn nước.

13. Virut học

Điều kiện và môn học tiên quyết: Vi sinh vật học; Di truyền học
Tóm tắt môn học:

Nêu bật các đặc điểm chính của virut để chứng minh virut là một cơ thể sống, khác với thể vô sinh. Dựa vào thành phần hoá học của các loại virut khác nhau để thấy chúng là ký sinh nội bào bắt buộc. Mặc dù virut rất đa dạng nhưng có thể dựa vào đặc điểm cơ bản nào để xếp loại chúng. Tại sao quá trình nhân lên của virut đều theo các bước chung nhưng lại rất khác nhau ở các virut khác nhau. Điều gì đã quyết định đặc điểm đa dạng ấy. Mô tả quá trình tan và sinh tan ở thể thực khuẩn để thấy rõ ý nghĩa của hiện tượng sinh tan. Tầm quan trọng của các nhóm virut đối với y học, sức khoẻ cộng đồng và với nền kinh tế quốc dân.

14. Sinh học nấm 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Vi sinh vật học ; Vi sinh vật y học; Vi sinh vật học công nghiệp
Tóm tắt môn học:

Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nấm. Hệ thống phân loại nấm mới hiện nay. Các đặc điểm về cấu tạo, hình thái các nhóm nấm (nấm men, nấm sợi, nấm quả thể, và nấm cộng sinh). Đặc điểm sinh học của một số nhóm nấm như: Điều kiện nuôi cấy, sinh trưởng, sinh sản và các sản phẩm của nó. Sinh viên hiểu được một cách sâu sắc ý nghĩa của một số nhóm nấm quan trọng trong đời sống: các chủng nấm phục vụ trong y, dược học, trong sản xuất công nghiệp - thực phẩm và trong sản xuất nông nghiệp.

15. Sinh lý sinh hoá vi sinh vật 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Vi sinh vật học; Hoá sinh học
Tóm tắt môn học:

Các quá trình sinh lý sinh hoá cơ bản ở vi sinh vật. Từ đó có thể nhận thấy một số quá trình trên diễn ra tương tự ở tế bào nhân nguyên thuỷ (prokaryotic) cũng như tế bào nhân thật (eukaryotic) nhưng một số quá trình khác chỉ tế bào vi khuẩn mới có khả năng tiến hành.

Cụ thể: Các con đường chuyển hoá glucoza đến piruvat, sự chuyển hoá piruvat trong điều kiện có mặt O2, sự chuyển hoá piruvat trong điều kiện vắng mặt O2, quang hợp và vi khuẩn quang dưỡng, cố định N2 sinh học.

16. Công nghệ sinh học trong sản xuất các sản phẩm bậc I 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Vi sinh vật học;  Hoá sinh học; Di truyền học
Tóm tắt môn học:

Những kiến thức cơ bản về các quá trình sản xuất các sản phẩm bậc I. Các sản phẩm bậc một (axit amin, nucleotit, vitamin, v.v...) đều có ý nghĩa dinh dưỡng và / hoặc điều trị đối với con người. Con đường kinh tế nhất để thu được sản phẩm ấy là lên men nhờ vi sinh vật. Muốn vậy cần hiểu các con đường trao đổi chất dẫn đến các sản phẩm ấy ở vi sinh vật cũng như các cơ chế phá vỡ sự điều hoà các con đường ấy và các điều kiện môi trường để dẫn đến sự tổng hợp thừa ở vi sinh vật, nhằm đạt một hiệu quả công nghiệp.

17. CNSH trong sản xuất các sản phẩm lên men 

  
Điều kiện và môn học tiên quyết: Vi sinh vật học; Hoá sinh học; Di truyền học
Tóm tắt môn học:
Cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ chế và qui trình sản xuất các sản phẩm lên men nhờ vi sinh vật. Phân biệt lên men theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Cụ thể: Lịch sử phát triển và những thành tựu hiện đại. Các quy trình sản xuất rượu, sản xuất rượu vang, sản xuất bia, sản xuất axit lactic và các sản phẩm lên men lactic, quy trình sản xuất các dung môi hữu cơ nhờ Clostridium, quy trình sản xuất glyxerin. Vai trò của lên men do các vi khuẩn đường ruột thực hiện trong công nghiệp và trong phép phân tích nước. 

18. các bệnh nhiễm trùng 
Điều kiện và môn học tiên quyết:  Vi sinh vật học;  Hoá sinh học
Tóm tắt môn học:

Sinh viên sau khi học xong môn này phải nắm được các nội dung sau : 

Cơ chế gây bệnh của các vi sinh vật, hoá trị liệu kháng vi sinh vật, dịch tễ học các bệnh nhiễm trùng, các bệnh nhiễm trùng ở người do virut, vi khuẩn và do nấm gây ra.

2.5.2. Các môn học tiên sĩ

1. Hình thái học tế bào vi sinh vật 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Vi sinh vật học đại cương, Di truyền học, Hoá sinh học

Tóm tắt nội dung:

Giới thiệu cấu trúc chi tiết của tế bào vi sinh vật thuộc 3 domain: Vi khuẩn (Bacteria), vi khuẩn cổ (Archara) và vi sinh vật có nhân thật (Eukarya) (chủ yếu là nấm, tảo và nguyên sinh động vật).

Thông qua cấu trúc chung của tế bào vi sinh vật, giúp học viên nắm được những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng, mối liên quan giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần tế bào và sự thích ứng tiến hoá. 

Gồm các nội dung sau: Vị trí của vi sinh vật (VSV) trong sinh giới, cấu trúc của tế bào VSV nhân thật, cấu trúc của tế bào VSV nhân nguyên thuỷ.

2. Tác nhân vi sinh vật trong đấu tranh sinh học

Điều kiện và môn học tiên quyết: Vi sinh vật học đại cương, Hoá sinh học đại cương

  Tóm tắt nội dung:

Môn học trang bị cho người học : 

- Các khái niệm về cân bằng sinh thái, về đấu tranh sinh học nói chung, về chiến lược đấu tranh sinh học trong phòng chống dịch hại cây trồng do tổ chức Nông - Lương Liên hợp quốc (FAO) khởi xướng.

- Các khái niệm về thuốc diệt hại có nguồn gốc sinh học (biopesticides) từ vi khuẩn, nấm và virut; các nguyên lý sản xuất chế phẩm đó cũng như các lĩnh vực ứng dụng của các chế phẩm đó.

- Các kỹ thuật nghiên cứu về biopesticides trong phòng thí nghiệm, quy mô pilot và quy mô đồng ruộng.

3. Công nghệ sinh học nấm men 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Vi sinh vật học đại cương, Di truyền học

Tóm tắt nội dung:

Giới thiệu các kiến thức cơ bản đến chuyên sâu về nấm men, ứng dụng của nấm men trong đời sống, các kiến thức mới nhất về di truyền học nấm men. Giúp cho nghiên cứu sinh nắm bắt các đặc tính chuyên sâu của nấm men, các ứng dụng và  đặc tính di truyền ở nấm men.

Nội dung gồm: Cấu tạo của nấm men, công nghệ lên men cồn và rượu, công nghệ lên men bia và rượu vang, công nghệ sản xuất glyxerin, công nghệ sản xuất sinh khối nấm men, công nghệ sản xuất axit nucleic, adenin, adenosine, inosine; công nghệ sản xuất ergosterol (vitamin D2); công nghệ sản xuất lipid, triacylglycerols và axit bé; di truyền học nấm men Saccharomyces cerevisiae; sử dụng Saccharomyces cerevisiae mang gen tái tổ hợp để sản xuất các sản phẩm mới của công nghệ di truyền.

4. Hệ thống học vi khuẩn - SHVS 604

Điều kiện và môn học tiên quyết: Vi sinh vật học đại cương, Di truyền học

Tóm tắt nội dung:

Giới thiệu vị trí của vi sinh vật trong cây chủng loại sinh vật, các tiêu chuẩn dùng để phân loại vi sinh vật. Các hệ thống phân loại đã có từ Karl von Linne, đặc biệt nhấn mạnh 2 hệ thống phân loại của Whittaker và Woese, các hệ thống chuyển tiếp. Giới thiệu chi tiết sự phân loại Eubacteria và Archeobacteria theo C. Woese.

Nội dung: Khảo sát hình thái học, khảo sát đặc điểm nuôi cấy, khảo sát đặc điểm sinh lý học, phản ứng huyết thanh học, kỹ thuật ADN, các khoá phân loại vi khuẩn hiện đại.

5. Vi sinh vật học các probiotic- SHVS 605
Điều kiện và môn học tiên quyết: Vi sinh vật học, Hóa sinh học

Tóm tắt nội dung:


Ruột già của người và của động vật chứa một khu hệ vi sinh vật rất phức tạp và cân bằng, giúp ngăn ngừa sự nhiễm trùng và trợ giúp tiêu hóa. Những sự thay đổi đột ngột về khẩu phần thức ăn, căng thẳng hoặc điều trị kháng sinh có thể làm đảo lộn sư cân bằng vi sinh vật này, qua đó làm cho vật chủ trở nên mẫn cảm với bệnh và làm giảm hiệu quả sử dụng thức ăn. Chế phẩm probiotic, tức là các vi sinh vật sống hoặc các chất có tác dụng kích thích sức khoẻ và sinh trưởng, được đưa vào qua đường miệng sẽ có tiềm năng tái thiết sự cân bằng tự nhiên và trả lại cho vật chủ sức khỏe và sự tiêu hóa bình thường.


Môn học này cung cấp cho học viên các kiến thức cơ sở về tính chuyên hóa vật chủ cũng như các đặc điểm chủ yếu của các vi sinh vật probiotic và giải thích các cơ chế nhờ đó probiotics có khả năng thay thế các tác nhân gây bệnh, cải thiện và giữ ổn định sự cân bằng vi sinh vật, cũng như mang lại những lợi ích khác cho sức khỏe con người

6. Công nghệ sinh học trong xử lý chất thải - SHVS 606
Điều kiện và môn học tiên quyết: Vi sinh vật học,  Hoá sinh học

 Tóm tắt nội dung:

Cung  cấp cho học viên những cơ sở lý luận và nguyên lý công nghệ xử lý nước thải ô nhiễm hữu cơ, nitơ, phospho, kim loại nặng và các hợp chất hữu  cơ độc  hại khác bằng các biện pháp sinh học.

Nội dung gồm: Nước thải sinh hoạt và công nghiệp, những chu trình chuyển hoá vật chất do sinh vật tiến hành, những quá trình sinh học cơ bản sử dụng trong sử lý nước thải, những kỹ thuật sinh học xử lý nước thải cơ bản, áp dụng các biện pháp sinh học vào quy trình công nghệ xử lý một số nguồn nước thải.
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